	Phòng GD & ĐT huyện Kim Thành
TRƯỜNG TH TAM KỲ
 (
Đề chính thức
)
	Bài kiểm tra chất lượng cuối kì I
Năm học: 2020- 2021
Môn Tiếng Việt – lớp 1
-----------------------


                      
	  Họ và tên học sinh:………………................................…………………
 (
       
Điểm
                                     
Lời nhận xét của giáo viên
Đọc
: ..................................................................................................................................................
Viết
: .................................................................................................................................................
TB
:...................................................................................................................................................
)             Líp:….................…Tr­êng Tiểu học Tam Kỳ.       






I. Đọc thành tiếng :  (6 điểm )
II. Đọc hiểu (4 điểm). Thời gian làm bài 25 phút 
    1. Đọc thầm bài
                                                       Ở NHÀ HÀ 
	Nhà Hà có bà và ba má. À, có cả Hà và bé Lê nữa chứ.
	6 giờ, Hà giúp má sắp cơm. Ba cho gà ăn. Bà rửa mặt cho bé Lê. Kế đó, cả nhà ăn cơm. 7 giờ, ba má dắt xe đi làm. Hà ra lớp. Bà đưa bé Lê đi nhà trẻ.
    2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. (1 ®iÓm). Nhà Hà có những ai ?
	A. Bà và ba má      ;    B. Bà, ba má, Hà và bé Lê       ;       C. Bà, ba má, bé Lê
Câu 2. (1 điểm). Hà giúp mỏ làm gỡ?
A. Sắp cơm         ;         B. Cho gà ăn              ;          C. Rửa mặt cho bé Lê  
Câu 3 (1 điểm): Gạch 1 gạch dưới tiếng có vần : iêm 
                         Gạch 2 gạch dưới tiếng có vần: iêp  
   kim tiêm; khăn mặt; số một ; dừa xiêm ; chăm chỉ; thiêm thiếp; ngớt mưa ; khiếp sợ 

Câu 4 (1 điểm). Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu.
	                   A
	
	            B

	Bé luôn luôn
	
	Chăm chỉ giúp bà .

	Hà 
	
	nghe lời thầy cô.

	Bé Li 
	
	nô đùa trên đám cỏ.

	Thỏ và cún 
	
	Cho gà ăn, phụ bố rửa bát.


III. Viết chính tả  (6 điểm )    
a) Chính tả (N- V): 
b) Tập chép:  Hà nhỏ mà rất chăm chỉ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ.
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c) Bài tập 
Câu 1 (1 điểm ) Điền l hay n: 
	   …..o sợ    ;            cái …. ¬    ;               …..ò trẻ      ;     quả  …..a            
Câu 2. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm g hoặc gh	
            …… µ mái    ;       …. i nhớ       ;    nhà ….a      ;   ….. ế đá
Câu 3. (1 điểm) Chọn vần và dấu thanh thích hợp điền vào chỗ chấm :                      	¨t hay ©t: ph…..… cờ   ,   g..… lóa
         iên hay iêm: v….. phấn   , lúa ch…….
Câu 4(1 điểm) chọn từ phù hợp để điền vào chỗ chấm: (bản đồ, đèn biển, giữa biển)
             (
Nghễnh ngãng , dềnh dàng.
) (
Đi nhanh, ăn nhanh, làmnhanh
.
) (
Cư xử 
) (
Cụ dế già đã 
) (
Ăn mặc cứ 
)Nam Yết có nhà cửa, có ........................................................
                                            ------------------ HẾT-------------------------
           Giáo viên coi, chấm:.........................................................................................
	Phòng GD & ĐT huyện Kim Thành
TRƯỜNG TH TAM KỲ

	 ĐáP áN CHấm bài kiểm tra cuối kì I
Môn tiếng việt lớp 1
Năm học: 2020 - 2021


I. Phần đọc hiểu: 4 điểm
	1. Đáp án
Câu 1: A            ;       Câu 2: B
Câu 3 (1 điểm): Gạch 1 gạch dưới tiếng có vần : iêm ; 
                         Gạch 2 gạch dưới tiếng có vần: iêp  
   kim tiêm; khăn mặt; số một ; dừa xiêm ; chăm chỉ; thiêm thiếp; ngớt mưa ; khiếp sợ 

Câu 4  (1 điểm). Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu.

	                   A
	
	            B

	Bé luôn luôn
	
	Chăm chỉ giúp bà .

	Hà 
	
	nghe lời thầy cô.

	Bé Li 
	
	nô đùa trên đám cỏ.

	Thỏ và cún 
	
	Cho gà ăn, phụ bố rửa bát.


	Chú ý: Học sinh nối theo cách khác nếu phù hợp vẫn cho điểm tối đa
	2. Biểu điểm: 
                  Câu 1: 1 điểm                   
	       Câu 2: 1 điểm 
                 Câu 3: 1 điểm (gạch đúng mỗi từ được  0,2 điểm)
                 Câu 1: 1 điểm (nối đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
















	Phòng GD & ĐT huyện Kim Thành
TRƯỜNG TH TAM KỲ

	Đề kiểm tra định kì cuối  kì I
                Năm học: 2020- 2021


 (
Đề chính thức
)                                                                                   Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
                                                                                        Phần kiểm tra viết
                                                                                          Thời gian: 30 phút

Viết chính tả: (6 điểm )    
1. Chính tả (N- V): 
	-  ên,  ơt,  am,  ăp
	-  chiêm chiếp, cà rốt , chim yến  
2. Tập chép:  Hà nhỏ mà rất chăm chỉ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ.
3. Bài tập (4 điểm ): 
Câu 1 (1 điểm ) Điền l hay n: 
	   …..o sợ    ;            cái …. ¬    ;               …..ò trẻ      ;     quả  …..a            
Câu 2. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm g hoặc gh	
            …… µ mái    ;       … i nhớ       ;    nhà …a      ;   ….. ế đá
Câu 3. (1 điểm) Chọn vần và dấu thanh thích hợp điền vào chỗ trống:                      	ăt hay ât: ph…..… cờ   ,   g..… lúa
         iên hay iêm: v….. phấn   , lúa ch…….
Câu 4(1 điểm) chọn từ phù hợp để điền vào chỗ chấm: (bản đồ, đèn biển, giữa biển)
             (
Nghễnh ngãng , dềnh dàng.
) (
Đi nhanh, ăn nhanh, làmnhanh
.
) (
Cư xử 
) (
Cụ dế già đã 
) (
Ăn mặc cứ 
)Nam Yết có nhà cửa, có ........................................................

-----------------------HẾT-----------------------











	Phòng GD & ĐT huyện Kim Thành
TRƯỜNG TH TAM KỲ
 (
Đề chính thức
)                                                                                   

	 Đề  kiểm tra chất lượng cuối kì i
Năm học: 2020- 2021
Môn Tiếng Việt – lớp 1
                  Phần đọc thành tiếng



Kiểm tra đọc  (6 điểm): 
Giáo viên chỉ định bất kỳ vần, từ, câu cho học đọc (Mỗi học sinh đọc bài không quá 2 phút )
I. Đọc thành tiếng :  (6 điểm )
1. Đọc vần: 
	  am
	¨p
	em
	iêm
	im
	ip
	iªp
	ăm

	  it
	en
	up
	yªt
	ªt
	iên
	ua  
	uôn


2. Đọc từ: 
	cột cờ 
	cô tiên 
	mẹ con
	 bến xe
	khăn mặt
	thợ hàn

	sơn ca
	biệt thự
	quả mít
	tia chớp
	yên ngựa
	bươm bướm


3. Đọc câu: 
Bài 1
	- Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê .
	- Lớp cũ họp ở khóm tre ngà.
	- Lừa còm nhom mà chở lắm đồ quá.
	- Gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi.
Bài 2
	- Từ xưa Việt Nam đã làm chủ Nam Yết.
	- Nam Yết có nhà cửa, có đèn biển.
	- Chiến sĩ ở đó như ở nhà.
	- Nam Yết là bộ phận của cơ thể Việt Nam.

                                              -------------------HẾT-------------------
     




                               Hướng dẫn đánh giá, cho điểm
	1.  Hình thức kiểm tra 
     	 Lần lượt từ học học sinh lên đọc bài.
	2. Hướng dẫn đánh giá cho điểm 
	- Phát âm rõ vần; từ khó cần phân biệt: (1 điểm ) 
	- Đọc trơn đúng vần, từ, câu ( không đọc sai ) : (2 điểm)
	- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: (1 điểm)
	- Tốc độ đọc đạt yêu cầu  (1 điểm)
	- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: (1 điểm)
     




















	    Phòng GD & ĐT huyện Kim Thành
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

	hướng dẫn chấm bài kiểm tra cuối kì I
Môn tiếng việt lớp 1 (Phần viết)
Năm học: 2020 -2021


    A. Cách tiến hành
- GV  đọc trước cho học sinh nghe một lần bài chính tả.
- Gv nêu yêu cầu viết chính tả: Viết kiểu chữ thường, cỡ chữ vừa, trình bày sạch đẹp.
- Gv đọc cho học sinh viết vần, từ 
- HS tự nhìn- chép câu vào giấy kiểm tra.
- Gv đọc cho học sinh soát bài sau khi viết xong.
- GV nêu yêu cầu bài tập, học sinh tự hoàn thành vào giấy kiểm tra.
B. Cách tính điểm
  1. Viết chính tả: 6 điểm 
- Tốc độ viết đạt yêu cầu:  2 điểm
- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 4 lỗi): 2 điểm
2. Phần bài tập chính tả (4 điểm ): 
a) Đáp án: 
Câu 1 (1 điểm) Điền l hay n: 
	  lo sợ    ;            cái nơ    ;               lũ trẻ      ;     quả  na            
Câu 2. (1 điểm) Điền vào chỗ trống g hoặc gh	
            gà mái    ;      ghi nhớ       ;    nhà ga      ;   ghế đá
Câu 3. (1 điểm) Chọn vần và dấu thanh thích hợp điền vào chỗ trống:                 
     	ăt hay ât:  phất cờ   ;   gặt lúa
          iên hay iêm:  viên phấn   ;  lúa chiêm
Câu 4 (1 điểm) chọn từ phù hợp để điền vào chỗ chấm: (bản đồ, đèn biển, giữa biển)
                       (
Nghễnh ngóng , dềnh dàng.
) (
Đi nhanh, ăn nhanh, làmnhanh
.
) (
Cư xử 
) (
Cụ dế già đó 
) (
Ăn mặc cứ 
)Nam Yết có nhà cửa, có đèn biển.
      b) Biểu điểm
                 Câu1: 1 điểm (điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm)
                 Câu 2: 1 điểm (điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm)
                 Câu 3: 1 điểm (đúng mỗi từ được 0,25 điểm)
	       Câu 4: 1 điểm
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